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mục tiêu điều trị hạ lipid máu. Chúng tôi đề nghị cần 
sớm thống nhất các khuyến cáo và chuẩn hóa phác 
đồ điều trị, song song với việc có chương trình quản lý 
nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ điều trị lâu dài.  

KẾT LUẬN   
Qua nghiên cứu việc điều trị và tuân thủ điều trị rối 

loạn lipid máu ở 600 bệnh nhân bệnh ĐMV tại bệnh 
viện Chợ Rẫy và bệnh viện Đại học Y dược thành phố 
Hồ Chí Minh, chúng tôi rút ra 1 số kết luận sau: 

1. Có 76,16% bệnh nhân bệnh ĐMV có rối loạn 
lipid máu, trong đó tăng triglycerid và giảm HDL là hai 
loại rối loạn lipid máu thường gặp.  

2. Đa số toa thuốc xuất viện phù hợp các khuyến 
cáo hiện tại: 97,12% toa có ghi thuốc điều chỉnh rối 
loạn lipid máu, trong đó 92,81% có ghi statins.  

3. Tỷ lệ bệnh nhân tuân thủ điều trị thuốc điều 
chỉnh rối loạn lipid máu là 92,83% so với ghi toa của 
bác sĩ và 75,5% so với khuyến cáo chung. Sự tuân 
thủ điều trị giảm dần theo thời gian sau xuất viện. 

4. Hơn 50% bệnh nhân chưa đạt mục tiêu điều trị 
rối loạn lipid máu, 46,69% bệnh nhân có LDL 
>100mg%, 60,47% bệnh nhân có non-
HDL>130mg%. 
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MỐI LIÊN QUAN GIỮA LOÃNG XƯƠNG 

Và THỜI GIAN MÃN KINH CỦA PHỤ Nữ ở Thành Phố Mỹ THO 
 

Lưu Ngọc Giang - Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang 
Nguyễn Thị Trúc - Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh 

TÓM TẮT 
Mở đầu: Loãng xương là bệnh do rối loạn của quá 

trình tạo xương và huỷ xương. Hậu quả là giảm mật 
độ xương làm cho xương giòn và dễ gãy, thường gặp 
ở phụ nữ sau mãn kinh. Theo nhiều nghiên cứu, tỉ lệ 
loãng xương có liên quan với thời gian mãn kinh. 

 Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu trên 225 
phụ nữ mãn kinh ở TP. Mỹ tho. Những đối tượng thỏa 
tiêu chí chọn mẫu được đo mật độ xương bằng siêu 
âm định lượng, máy QUS-2 do Metra Biosystems 
(Mỹ) sản xuất.Thiết kế nghiên cứu: cắt ngang. 

Kết quả: Chúng tôi chia thời gian mãn kinh của 
các đối tượng ra 2 nhóm: nhóm A:  15 năm và nhóm 
B > 15 năm. Nhóm A: 59 người có mật độ xương bình 
thường, 73 người có mật độ xương thấp. Nhóm B: 23 

người có mật độ xương bình thường, 70 người có mật 
độ xương thấp. 

Kết luận: Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê 
giữa thời gian mãn kinh và tình trạng loãng xương tính 
theo T-score khi siêu âm định lượng mật độ xương. 

Từ khóa: Loãng xương, mãn kinh. 
SUMMARY 
Background: Osteoporosis is a disease resulted 

from the disrder occurred in the process of bone 
making and declining. This weakens bones, increasing 
the risk of sudden and unexpected fractures which is 
observed in women who are in their menopause 
stages. Studies shows that the rate of bone loss is in 
proportion with time of the menopause. 



 Y học thực hành (751) - số 2/2011 
  
  
 

22 

Materials and Methods: The study was done with 
225 women living in My Tho City who are in their 
menopause. The selected women satisfying sample 
criteria were through bone density test with the 
Calcaneal Ultrasonometer QUS-2 (US – made). 
Cross- sectional study 

Results: The objects selected were divided into two 
groups: group A inludes those with menopause up to 
15 years and group B includes those with menopause 
from 15 years or more Group A: having 59 women with 
normal bone density and 73 women with low bone 
density. Group B: having 23 women with normal bone 
density and 70 women with low bone density. 

Conclusions: There must be a statistical 
connection factor time of the menopause and bone 
loss assessed in T- score when tested with 
ultrasonometer 

Keywords: Osteoporosis, menopause, the menopause 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Loãng xương là bệnh do rối loạn của quá trình tạo 

xương và huỷ xương, hậu quả là giảm mật độ xương 
làm cho xương giòn và dễ gãy. Thường loãng xương 
không gây đau đớn cho đến khi xảy ra gãy xương, 
ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của bệnh 
nhân và cả xã hội.  

Loãng xương liên quan đến sự thiếu hụt estrogen, 
thường gặp ở phụ nữ sau mãn kinh. Mặc dù tuổi thọ 
ngày càng tăng, nhưng tuổi mãn kinh của phụ nữ vẫn 
không thay đổi nhiều, phụ nữ sau mãn kinh phải gánh 
chịu hậu quả của sự thiếu hụt estrogen trong một thời 
gian dài. Vì vậy bệnh lý loãng xương ngày càng 
được quan tâm ở phụ nữ sau mãn kinh. Theo nhiều 
nghiên cứu của các tác giả nước ngoài, tỉ lệ loãng 
xương và gãy xương có liên quan với thời gian mãn 
kinh.[2],[5], [6] 

Nhằm góp phần tìm hiểu và có một số thông tin 
về bệnh lý loãng xương, đề tài này khảo sát mối 
liên quan giữa loãng xương và thời gian mãn kinh 
của phụ nữ tại thành phố Mỹ Tho, bằng phương 
pháp siêu âm định lượng mật độ xương. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
- Nghiên cứu thiết kế: nghiên cứu cắt ngang. 
- Đối tượng nghiên cứu: Phụ nữ mãn kinh ở 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
- Tiêu chuẩn chọn mẫu: Phụ nữ bặt kinh ≥12 

tháng, ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đồng 
ý tham gia nghiên cứu. 

 - Tiêu chuẩn loại trừ: Có các bệnh gây loãng 
xương thứ phát  

 - Cỡ mẫu: Có 225 phụ nữ mãn kinh được đưa 
vào nghiên cứu 

 - Phương pháp chọn mẫu: Chọn mẫu theo 
phương pháp chọn mẫu cụm: chọn cụm xác suất tỷ 
lệ theo cỡ (PPS: Probability Proportionate to Size) 

- Nội dung nghiên cứu: Khám lâm sàng tổng 
quát để loại trừ những trường hợp không đủ tiêu 
chuẩn nhận vào. Tìm các triệu chứng của loãng 
xương: đau xương, gù vẹo cột sống. Hỏi các yếu tố 

liên quan đến kinh nguyệt: tuổi có kinh, tuổi mãn 
kinh. thời gian mãn kinh.Mỗi đối tượng nghiên cứu 
đều được đo mật độ xương bằng siêu âm định lượng, 
máy QUS-2 do Metra Biosystems (Mỹ) sản xuất 

Bảng 1. Tiêu chuẩn chẩn đoán Loãng xương 
(WHO 1994) 

T-score (T) Phân loại chẩn đoán 
> -1T Bình thường 

-1T  - 2.5T Thiếu xương (Osteopenia) 
< -2.5T Loãng xương (Osteoporosis) 

< - 2.5T kèm có tiền sử gãy xương Loãng xương nặng (Severe 
osteoporosis) 

Với: 1T: 1 độ lệch chuẩn trên giá trị trung bình 
của người trẻ, khỏe. 

-1T: 1 độ lệch chuẩn dưới giá trị trung bình của 
người trẻ, khỏe. 

 KẾT QUẢ 
Có 225 người tham gia nghiên cứu, nhỏ nhất là 48 

tuổi, lớn nhất là 85 tuổi. Tuổi trung bình chung của lô 
nghiên cứu là 61.91.  

1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu. 
1.1 Phân bố theo tuổi: 
Bảng 1. Phân bố bệnh nhân theo các nhóm tuổi  

Nhóm tuổi Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
< 50 

50 – 59 
60 – 69 

³ 70 

6 
83 
94 
42 

2,6 
36,9 
41,8 
18,7 

Tổng cộng 225 100,0 
 
1.2. Thời gian mãn kinh. 
Bảng 2. Đặc điểm thời gian mãn kinh  

 < 50 
n=6 

50 –59 
n=83 

60 –69 
n=94 

 70 
n=42 

Chung 
n=225 

Thời gian 
mãn kinh 

1,83 + 
0,41 

5,51 + 
3,68 

15,06 
+ 4,87 

25,26 
+ 5,55 

13,09 
+ 8,64 

- Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thời gian 
mãn kinh trung bình giữa các nhóm tuổi (p = 0,0028) 

2. Mối liên quan giữa thời gian mãn kinh và 
tình trạng loãng xương theo T-score.  

- Theo số liệu thu thập được, vì 10 – 15 năm 
đầu sau mãn kinh là pha mất xương nhanh nên 
chúng tôi chia thời gian mãn kinh ra 2 nhóm: Nhóm 
A <15 năm, nhóm B >15 năm. 

- Kết quả chẩn đoán theo T-score chúng tôi chia 
thành 2 mức độ: bình thường (T-score > -1), bất 
thường (mật độ xương thấp) (T-score < -1). 

Bảng 3. Mối liên quan giữa thời gian mãn kinh 
và tình trạng loãng xương tính theo T-score 

 T-score bình 
thường 

T-score bất 
thường Cộng 

< 15 năm  số 
ca 
% 

> 15 năm  số 
ca 
% 

 
59 

(26.2) 
 

23 
(10.2) 

 
73 

(32.4) 
 

70 
(31.1) 

 
132 

(58.7) 
 

93 
(41.3) 

Cộng   
Số ca 

% 

 
82 

(36.4) 

 
143 

(63.6) 

 
225 

(100) 
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Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thời 
gian mãn kinh và tình trạng loãng xương theo T-
score (p=0.0028). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biểu đồ 1. Mối liên quan giữa thời gian mãn kinh  
và tình trạng loãng xương tính theo T-score 

BÀN LUẬN 
1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu. 
- Có 225 bệnh nhân tham gia nghiên cứu:nhỏ nhất 

là 48 tuổi, lớn nhất là 85 tuổi. 
- Các đối tượng này đều thỏa tiêu chí chọn mẫu. 

Do thời gian, khả năng và phương tiện nghiên cứu có 
hạn nên chúng tôi không chọn được bệnh nhân đồng 
đều ở các nhóm tuổi. Các bệnh nhân này được chọn 
một cách ngẫu nhiên. Tổng số 225 ca được chia làm 
4 nhóm tuổi: Nhóm 1 (dưới 50 tuổi): có 6 người, chiếm 
tỷ lệ là 2.6%. Nhóm 2 (từ 50 đến 59 tuổi): có 83 
người, chiếm tỷ lệ là 36.9%.Nhóm 3 (từ 60 đến 69 
tuổi): có 94 người, chiếm tỷ lệ là 41.8%. Nhóm 4 (từ 
70 tuổi trở lên): có 42 người, chiếm tỷ lệ là 18.7%. 

- Thời gian mãn kinh: Thời gian mãn kinh ảnh 
hưởng đến sự thay đổi mật độ xương. Theo thời gian 
ngoài lượng xương bị mất do thiếu estrogen sau mãn 
kinh, các đối tượng này còn bị mất một lượng xương 
do tuổi già. Vì vậy, thời gian mãn kinh càng dài thì 
khối lượng xương càng giảm.Trong nghiên cứu của 
chúng tôi: thời gian mãn kinh trung bình là 13.09 
năm.Thời gian mãn kinh trung bình của các nhóm tuổi 
tăng dần: từ 1.83 năm (ở nhóm 1) đến 25.26 năm (ở 
nhóm 4). Thời gian mãn kinh ít nhất là một năm và 
nhiều nhất là 43.0 năm. Có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về thời gian mãn kinh trung bình giữa các 
nhóm tuổi (p = 0.0028). 

2. Tình trạng loãng xương. 
a/ Giá trị trung bình của BUA (Broadband 

Ultrasound Attenuation): 
- Nghiên cứu của chúng tôi: BUA trung bình chung 

là (71.70 + 19.13) dB/MHz 
- Theo tác giả Trần Thị Tô Châu và cộng sự [1], 

nghiên cứu ở 650 phụ nữ mãn kinh Hà Nội, BUA trung 
bình của phụ nữ mãn kinh là (69.9 + 16.43), kết quả 
nghiên cứu của chúng tôi cũng cho kết quả tương tự. 
Bằng phương pháp phân tích ANOVA, chúng tôi nhận 
thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về BUA 
trung bình giữa các nhóm tuổi (p = 0.001).BUA trung 

bình của các nhóm tuổi giảm dần: từ 81.73dB/MHz (ở 
nhóm 1) đến thấp nhất là 60.52 dB/MHz (ở nhóm 4). 
BUA có khuynh hướng giảm dần theo tuổi. Càng lớn 
tuổi, nguy cơ loãng xương càng cao. 

b/ Tình trạng loãng xương tính theo T-score 
của siêu âm định lượng mật độ xương: Chúng tôi 
nhận thấy trong 225 ca nghiên cứu: mật độ xương 
bình thường: 82 ca (chiếm 36.4%), thiếu xương: 48 ca 
(chiếm 21.3%), loãng xương: 88 ca (chiếm 39.2%), 
loãng xương nặng: 7 ca (chiếm 3.1%). Khi phân tích 
giá trị của BUA chúng tôi thấy, tuổi càng cao số người 
có mật độ xương thấp hay loãng xương càng tăng. Tỷ 
lệ loãng xương tính theo T-score trong nghiên cứu 
của chúng tôi là 42.2% (gồm loãng xương và loãng 
xương nặng). Tỷ lệ này phù hợp với kết quả của tác 
giả Trần Thị Tô Châu (36.2 %) [1]. Mặc dù cỡ mẫu 
trong nghiên cứu của chúng tôi nhỏ, nhưng với 
phương pháp chọn mẫu cụm: chọn cụm xác suất tỷ 
lệ theo cỡ (PPS: Probability Proportionate to Size), 
đã phản ánh được tỉ lệ loãng xương của phụ nữ 
mãn kinh ở Tp. Mỹ Tho.  

3. Mối liên quan giữa thời gian mãn kinh và 
tình trạng loãng xương tính theo T – score. 

Mãn kinh là một hiện tượng sinh lý bình thường, 
không phải là một bệnh. Thiếu hụt estrogen là một 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nhiều bệnh: bệnh 
mạch vành, loãng xương. Việc gia tăng tuổi thọ của 
phụ nữ làm gia tăng các bệnh có liên quan đến tuổi. 
Tình trạng kinh tế xã hội và yếu tố gen có ảnh hưởng 
đến tuổi mãn kinh. Hút thuốc lá cũng có liên quan đến 
tuổi mãn kinh. Theo thời gian mãn kinh, mất xương sẽ 
ngày càng nhiều. Chúng ta phải phát hiện sớm và áp 
dụng các biện pháp điều trị và phòng ngừa thích hợp 
để duy trì chất lượng sống của phụ nữ mãn kinh. Mất 
xương sau mãn kinh được chia làm 2 pha: pha đầu là 
pha mất xương nhanh, xảy ra trong 10 – 15 năm đầu 
sau mãn kinh và pha 2 là pha mất xương chậm. ở 
pha 2 này, phụ nữ phải chịu hậu quả của pha 1 và 
của cả pha 2. 

Vì vậy, chúng tôi chia thời gian mãn kinh ra 2 
nhóm: nhóm A  15 năm và nhóm B > 15 năm. Kết 
quả chẩn đoán theo T-score chia làm 2 nhóm: bình 
thường (T-score > -1) và bất thường (T-score  -1). 
Chúng tôi nhận thấy: 

- Nhóm A là 132 ca (chiếm 58.7%) 
- Nhóm B là 93 ca (chiếm 41.3%).  
- Trong nhóm A: 59 người có mật độ xương bình 

thường (chiếm 26.2%), 73 người có mật độ xương 
thấp (chiếm 32.4%).  

- Trong nhóm B: 23 người có mật độ xương bình 
thường (chiếm 10.2%), 70 người có mật độ xương 
thấp (chiếm 31.1%). 

- Chúng tôi tìm thấy có mối liên quan có ý nghĩa 
thống kê giữa thời gian mãn kinh và tình trạng loãng 
xương tính theo T-score (p = 0.0028). Loãng xương 
có khuynh hướng tăng theo thời gian mãn kinh. 

Theo các tác giả Oliveira PP và cộng sự, nghiên 
cứu ở 385 phụ nữ sau mãn kinh ở Brazil, những phụ 
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nữ lớn tuổi, có thời gian sau mãn kinh dài, trọng lượng 
cơ thể và BMI cao thì có nguy cơ loãng xương và gãy 
xương cao hơn[4]  

Một nghiên cứu khác trên 1149 phụ nữ mãn kinh 
Italia, các tác giả Mandato VD, Sammartino A, Di 
Carlo C, Tommaselli GA, Tauchmanovµ L, D'Elia A, 
Nappi C đưa ra kết luận có mối tương quan thuận 
giữa nguy cơ loãng xương và thời gian mãn kinh.[3]. 

KẾT LUẬN  
1. Tình trạng xương của 225 phụ nữ mãn kinh ở 

TP. Mỹ Tho: bình thường: 82 ca (chiếm 36.4%), thiếu 
xương: 48 ca (chiếm 21.3%), loãng xương: 88 ca 
(chiếm 39.1%), loãng xương nặng: 7 ca (chiếm 3.1%) 

2. Tỷ lệ thiếu xương của phụ nữ mãn kinh ở TP. 
Mỹ Tho là 21.3%  

3. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thời 
gian mãn kinh và tình trạng loãng xương tính theo T-
score khi siêu âm định lượng mật độ xương. 
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG UNG THƯ VÒM HỌNG  

TẠI BỆNH VIỆN K NĂM 2009 
 

Bùi Diệu - Bệnh viện K 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện trên 935 bệnh nhân 

ung thư vòm họng tại Bệnh viện K trong năm 2009 
nhằm mục đích mô tả một số đặc điểm dịch tễ học 
lâm sàng của ung thư vòm họng. Kết quả cho thấy, 
nam mắc ung thư vòm họng cao gấp 3 lần nữ, tuổi 
mắc bệnh trung bình là 48 tuổi, nông dân chiếm đa 
số. Tỷ lệ hút thuốc lá ở bệnh nhân nam chiếm 83,1%, 
ở bệnh nhân nữ là 5,1%. 16,9% bệnh nhân có thói 
quen thường xuyên ăn tôm cá khô hoặc thịt muối, hun 
khói và tỷ lệ có tiếp xúc thuốc trừ sâu chiếm 45,4%. 
4,1% bệnh nhân trong gia đình có người thân ruột thịt 
bị ung thư vòm họng. 43,2% bệnh nhân có tiền sử 
bệnh đã từng mắc các bệnh tai mũi họng. Triệu 
chứng đầu tiên ở bệnh nhân ung thư vòm họng 
thường biểu hiện ở tai mũi họng (50,1%). Chỉ có 25% 
bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện là có 
giai đoạn I.  

Từ khóa: ung thư vòm họng, Bệnh viện K 
SUMMARY 
The study was carried out in 935 patients with 

nasophryngeal carcinoma in K hospital in 2009 in 
order to describe some clinical epidemiology of 
nasophryngeal carcinoma. Results shoen that men 
had nasophryngeal carcinoma more than women, the 
average age of patients was 48, farmers had 
nasophryngeal carcinoma more than the others. The 

rate of smoking among men was 83.1% and women 
was 5.1%. 16.9% patients had risks of smoked food 
and 45.4% patients exposed pesticides. 4.1% of 
patients had relatives who got nasophryngeal 
carcinoma. 43.2% of patients had ever 
nasophryngeal and nose diseases. 50.1% of patients 
had the first symptoms in nasophryngeal and nose. 
There was only 25% of patients went to hospital at 
the stage I of disease. 

Keywords: nasophryngeal carcinoma, K hospital  
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ung thư vòm họng là loại ung thư phổ biến nhất 

trong các bệnh lý ung thư đầu mặt cổ ở các nước 
Đông á trong đó có Việt Nam. ở khu vực Nam Trung 
Quốc, khu vực Đông Nam châu á và Địa Trung Hải, 
tỷ lệ mắc khá cao, dao động trong khoảng từ 30-
40/100.000 dân [5,6,7]. Tại Việt Nam, tỷ lệ mới mắc 
giai đoạn 2004-2008 tại Hà Nội là 6,9/100.000 dân, 
Hải Phòng 7,1/100.000 dân và tại Thành phố Hồ Chí 
Minh là 4,6/100.000 dân. Theo ghi nhận tại Hà Nội, 
ung thư vòm hòng xếp ở vị trí thứ 4 trong các loại ung 
thư nói chung ở nam giới. Hàng năm có khoảng từ 
250-300 bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh 
viện K [1]. 

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, tuổi mắc ung 
thư vòm họng trung bình tại các nước trên thế giới cũng 


